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Tới cơ sở Y tế 517 64,6 
Uống thuốc hạ nhiệt, lau m ţ 249 31,1 

Uống nhiều nước, tr i̧ cây 231 28,9 
64,6% người dân đưa người bệnh tới cơ sở Y tế 

đầu tiên để khám và điều trị. Nguyễn Thị Kim Tiến 
cho thấy tại các nơi vùng sâu, vùng xa của tỉnh An 
Giang, Cà Mau, Cần Thơ, đa số người dân đến trạm y 
tế xã đầu tiên để khám chiếm từ 36,0% - 60,4% [3].  

KẾT LUẬN 
Kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống 

bệnh sốt xuất huyết  
- Kiến thức: 64,0% người dân biết rằng triệu chứng 

của bệnh SXH là sốt và xuất huyết; 41,1% biết 
nguyên nhân gây bệnh SXH là do nhiễm virus gây 
bệnh; 81,6% đối tượng biết bệnh SXH lây truyền là do 
muỗi đốt trong đó 62,8% biết đúng là do loại muỗi 
vằn, 80,5% biết biện pháp phòng chống SXH là diệt 
muỗi và bọ gậy, 62,3% cho rằng phải thu nhặt, ph  ̧
huỷ dụng cụ phế thải. 

- Thái độ: Hầu hết người dân tự nguyện tham gia 
vào việc loại trừ nơi sinh sản của muỗi (90,1%). 

- Thực hành: Có 87,4% người dân nằm màn khi 
ngủ; 59,6% người dân đã áp dụng các biện pháp 

phòng chống bệnh SXH; 64,6% người dân đưa 
người bệnh tới cơ sở Y tế đầu tiên khi nghi ngờ Sốt 
xuất huyết. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Bộ y tế - Dự án phòng chống SD/SXHD quốc gia 

(2006), “Tổng kết hoạt động năm 2006, kế hoạch kế 
hoạch hoạt động 2007”, Tp. HCM, 1/2007,  

2. Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ 
Trung ương, Viện Pasteur TP.HỒ chí Minh, Quỹ vì các dân 
tộc châu á và Th i̧ Bình Dương (AFAP) Ôxtrâylia (2005), 
“Dự án Cộng đồng trong giám sát và phòng chống sốt 
xuất huyết” giai đoạn III (2004 - 2007), tháng 7/2005. 

3. Cục Y tế Dự phòng Việt Nam (2007), “Đánh giá 
tình hình SXH 10 tháng đầu năm 2007 và một số biện 
pháp dập dịch trong thời gian tới”. Hội nghị triển khai kế 
hoạch khẩn cấp dập dịch SXH năm 2007, Tp. Hồ Chí 
Minh, tháng 10/2007, tr. 1-3. 

4. Trần Văn Hai (2006), Kiến thức, thái độ, thực 
hành về phòng chống Sốt Dengue/Sốt xuất huyết 
Dengue của người dân xã Bình Thành, huyện Thanh 
Bình, tỉnh Đồng Tháp, năm 2006, “Hội nghị khoa học 
toàn quốc - Hội Y tế công cộng Việt Nam”, Hà Nội, 
tháng 12/2006, tr. 152 – 165. 

 
BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG PHÂN LOẠI SAI LỆCH KHỚP CẮN ANGLE LOẠI III  

TRONG PhẫU THUẬT CHỈNH HÌNH XƯƠNG MẶT 
 

Vũ Tuấn Hùng, Lê Thị Thu Hải 
Đặt vấn đề 
Sai lệch khớp cắn Angle loại III là biến dạng 

xương phức tạp, thường do biến dạng cả xương ổ 
răng và hệ thống xương hàm mặt [8]. Các yếu tố này 
đã ảnh hưởng đến cả chức năng khớp cắn cũng như 
thẩm mỹ khuôn mặt. 

Để điều trị sai lệch khớp cắn Angle loại III ở người 
trưởng thành đòi hỏi phải điều trị phối hợp bởi sự bù 
trừ xương ổ răng hoặc điều trị chỉnh nha với phẫu 
thuật chỉnh hình xương hàm mặt nhằm mục đích đưa 
khớp cắn về bình thường và/hoặc cải thiện thẩm mỹ 
khuôn mặt [4], [5], [6]. Có nhiều cách phân loại lệch 
lạc khớp cắn loại III như phân loại theo Angle chỉ dựa 
vào tương quan của răng 6 hàm trên với hàm dưới 
hay Graber cùng cs [3] phân loại dựa vào phim sọ 
nghiêng để phân biệt nguyên nhân lệch lạc (do xương 
hàm hay do xương ổ răng) và phân thành 5 loại sai 
lệch khớp cắn loại III… Tuy nhiên đối với các trường 
hợp sai lệch khớp cắn loại III cần phẫu thuật thì cách 
phân loại này không giúp được phẫu thuật viên lựa 
chọn phương pháp phẫu thuật phù hợp (phẫu thuật 
xương hàm dưới đơn thuần hay phải phối hợp với 
chỉnh xương hàm trên?). Năm 2001, Park cùng CS đã 
đưa ra một cách phân loại sai lệch khớp cắn loại III dựa 
vào vị trí tương quan của xương hàm trên với nền sọ để 
đưa ra chỉ định phẫu thuật phù hợp[7]. Dựa trên cơ sở 
đó, chúng tôi đã phẫu thuật chỉnh hình xương mặt cho 
15 bệnh nhân có sai lệch khớp cắn loại III tại viện RHM 

trung ương từ năm 2006 đến 2009 đã được và đạt kết 
quả tốt cả về chức năng và thẩm mỹ. Mặt khác, trong 
nước chưa có một nghiên cứu chính thức nào về cách 
phân loại này để áp dụng vào phẫu thuật, nên chúng 
tôi tiến hành đề tài: “Bước đầu ứng dụng phân loại sai 
lệch khớp cắn Angle loại III trong phẫu thuật chỉnh hình 
xương mặt” với mục tiêu đưa ra những nhận xét bước 
đầu về phân loại sai lệch khớp cắn Angle III trong phẫu 
thuật chỉnh hình xương hàm mặt.  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu.  
- 15 bệnh nhân từ 19 đến 37 tuổi có sai lệch khớp 

cắn Angle loại III sau khi điều trị nắn chỉnh răng đã 
được phẫu thuật chỉnh hình xương mặt tại viện RHM 
trung ương từ 1/2006 đến 12/2009. (Với sự giúp đỡ về 
kỹ thuật của các chuyên gia nước ngoài). 

2. Phương pháp nghiên cứu.  
- Nghiên cứu tiến cứu, can thiệp lâm sàng không 

đối chứng.  
- Khám lâm sàng: Khám đánh giá về răng và khớp 

cắn, lưỡi, khớp TDH.  
Tình trạng sức khỏe toàn thân và tâm lý của bệnh 

nhân, 
- Thu thập dữ liệu qua ảnh chụp mặt thẳng, 

nghiêng và qua phim cephalometric xương, phần 
mềm trước và sau phẫu thuật. Xử lý dữ liệu qua phần 
mềm chuyên dụng, đưa ra chẩn đoán xác định và dự 
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kiến phương pháp phẫu thuật. Phẫu thuật mô phỏng 
trên phần mềm chuyên dụng. 

- Phân loại sai lệch khớp cắn Angle loại III dựa 
vào phim sọ nghiêng với: 

Phân loại Đặc điểm 

Loại A Xương hàm trên bình thường, Xương hàm dưới quá 
phát triển 

Loại B Xương hàm trên và xương hàm dưới đều quá ph ţ, 
nhưng xương hàm dưới nhô hơn xương hàm trên 

Loại C Xương hàm trên thiểu sản, xương hàm dưới bình 
thường hoặc quá phát 

- Nghiên cứu mẫu hàm và tiến hành làm máng 
hướng dẫn phẫu thuật trên càng nhai Quick master. 

- Phẫu thuật trên bệnh nhân dựa theo phân loại trên.  
- Đánh giá kết quả phẫu thuật. 

Kết quả Tốt Khá Kém 

Đánh giá 
khuôn 
mặt 

Mặt cân đối hai 
bên, cân đối giữa 

các tầng mặt. 
Tương quan tốt của 

môi trên và môi 
dưới với đường 

thẩm mỹ 

Mặt cân đối hai 
bên, cân đối giữa 

các tầng mặt. 
Tương quan tốt 
của môi trên và 

môi dưới với 
đường thẩm mỹ 

Mất cân đối 2 
bên, giữa các 

tầng mặt. 
Tương quan 
môi trên, môi 

dưới với đường 
thẩm mỹ không 

thay đổi 

Đánh giá 
khớp cắn 

Đường giữa chuẩn 
Tương quan răng 6 
trên và răng 6 dưới 

theo Angle I 
Độ cắn chìa và độ 
cắn phủ đều nằm 

trong giới hạn 

Tương quan răng 
6 trên và răng 6 

dưới theo Angle I. 
Khớp cắn vùng 
răng cửa còn hở 
hoặc đầu chạm 

đầu cần phối hợp 
chỉnh nha 

Đường giữa 
lệch. Tương 
quan răng 6 
trên và dưới 
không theo 

Angle I. Độ cắn 
chìa và độ cắn 

phủ loại III 
 
Kết quả và bàn luận 
1. Tuổi bệnh nhân. 
Phẫu thuật được thực hiện trên 15 bệnh nhân ở lứa 

tuổi trưởng thành đã được điều trị chỉnh nha, thấp nhất 
là 19 tuổi và cao nhất là 37 tuổi, trung bình là 21,7 tuổi. 

Chúng tôi chỉ tiến hành phẫu thuật chỉnh hình 
xương hàm mặt trên các bệnh nhân xương hàm 
không còn tăng trưởng mà việc điều trị theo hướng  
tăng trưởng của bệnh nhân hoặc điều trị bù trừ không 
giải quyết được sự bất hài hòa trầm trọng giữa 2 
xương hàm do rối loạn tăng trưởng theo chiều đứng, 
chiều ngang xương hàm. Điều này cũng phù hợp với 
các nghiên cứu trong và ngoài nước [1], [7]. 

2. Tỷ lệ nam/nữ. 
Bệnh nhân 

Giới Số lượng Tỉ lệ % 

Nam 4 26,67 
Nữ 11 73,33 

Tổng 15 100 
Do nhu cầu thẩm mỹ khuôn mặt cao, nên bệnh 

nhân nữ chiếm đa số  (11 bệnh nhân = 73,33%). 
3. Tỷ lệ các loại biến dạng xương hàm của sai 

lệch khớp cắn Angle loại III 
Các loại sai lệch khớp cắn 

Angle loại III 
Số lượng bệnh 

nhân Tỷ lệ (%) 

Loại A 2 13,33% 
Loại B 3 20% 
Loại C 10 66,67% 

Tổng 15 100% 
Phân loại sai lệch khớp cắn theo Angle tương đối 

đơn giản và được sử dụng khá phổ biến, nhưng thực 
sự vẫn còn chưa đầy đủ. Phân loại này mới chỉ dựa 
vào tương quan của răng 6 hàm trên với hàm dưới và 
độ cắn phủ và độ cắn chìa vùng răng cửa. Do vậy rất 
khó để phân biệt mối bất hòa giữa xương ổ răng và 
hệ thống xương hàm mặt. Do đó sẽ khó khăn khi lên 
kế hoạch điều trị phù hợp. Je  Uk Park  cùng cộng sự 
đã đưa ra một cách phân loại chi tiết về sai lệch khớp 
cắn Angle loại III dựa vào tương quan xương hàm trên 
với nền sọ[7]. Dựa trên cơ sở đó, chúng tôi cũng chia 
ra làm 3 loại: Loại A có XHT phát triển bình thường 
hay còn gọi là vẩu xương hàm dưới thực sự (“true” 
mandibular prognathism), chiếm 13,33 %; Loại B là 
những trường hợp vẩu cả XHT và XHD, tuy nhiên 
XHD vẩu hơn XHT và gây ra khớp cắn ngược vùng 
răng cửa, chiếm 20%. Loại C gặp 10/15 bệnh nhân 
(66,67%) do xương hàm trên thiểu sản.  

4. Phương pháp phẫu thuật theo loại sai lệch 
khớp cắn Angle loại III.  

Phương pháp 
Các loại sai lệch 
 khớp cắn Angle III 

Phẫu thuật 
mở 1hàm 

Phối hợp 
phẫu thuật 

2 hàm 
Tổng 

Loại A  2  2 
Loại B   3 3 
Loại C   10 10 
Tổng 2 13 15 

Có 2 bệnh nhân bị sai lệch khớp cắn Angle loại III 
dạng A nên chỉ cần phẫu thuật mở xương hàm dưới là 
đạt được hình thể khuôn mặt bình thường hoặc lí 
tưởng. Còn đối với dạng B do vẩu cả xương hàm trên 
và xương hàm dưới nên góc môi mũi thường nhọn, 
dạng này hay gặp ở người châu ¸ [7], nên nếu chỉ 
phẫu thuật mở xương hàm dưới đơn thuần thì khuôn 
mặt vẫn ở dạng nhô mặc dù đạt được khớp cắn Angle 
loại I và độ cắn phủ, độ cắn chìa ở trong giới hạn bình 
thường. Nhưng đây không phải là khuông mặt hài 
hòa. Do đó, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật mở 
xương hàm trên và hàm dưới  để đẩy ra sau làm giảm 
độ nhô của mặt cho 3 bệnh nhân. Còn 10 bệnh nhân 
có khớp cắn dạng C do xương hàm trên kém phát 
triển thường kéo theo xương hàm dưới quá phát nên 
bệnh nhân có mặt lõm với góc môi - mũi rộng [3]. Do 
vậy, để điều trị hiệu quả ngoài việc đẩy lùi xương hàm 
dưới ra sau thì cần phải dịch chuyển khối xương hàm 
trên ra phía trước để môi trên về vị trí bình thường và 
thu hẹp góc môi mũi. Do xương hàm trên kém phát 
triển cả chiều trước sau và chiều ngang nên những 
bệnh nhân này đã được chúng tôi tiến hành phẫu 
thuật mở xương hàm trên theo đường Lefort I và chia 
thành 3 mảnh. 

5. Kết quả phẫu thuật.  
Kết quả 

Các loại sai lệch 
khớp cắn Angle III 

Tốt Khá Kém 

Loại A 2  0 
Loại B 2 1 0 
Loại C 7 3 0 
Tổng 11(73,33%) 4 (26,67%) 0 (0%) 
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100% bệnh nhân đều đạt kết quả tốt và khá với 
hình thể khuôn mặt được cải thiện rõ rệt và chức năng 
khớp cắn ổn định. 

Kết luận  
Sai lệch khớp cắn Angle loại III có thể được chia 

thành 3 loại dựa trên tương quan của xương hàm trên 
với nền sọ. Mỗi loại sẽ có một kế hoạch điều trị khác 
nhau như: Loại A (13,33%) là xương hàm trên bình 
thường nên chỉ cần phẫu thuật chỉnh xương hàm dưới; 
Loại B (20%) là kèm theo cả vẩu xương hàm trên và 
loại C (66,67%) là thiểu sản xương hàm trên nên cần 
phẫu thuật phẫu chỉnh hình kết hợp cả xương hàm 
trên và dưới để đạt được khuôn mặt hài hòa. 100% 
bệnh nhân được cải thiện về hình thể khuôn mặt và 
ổn định về chức năng khớp cắn. 

Summary 
Class III malocclusion involves the total 

craniofacial complex. To obtain the best results in the 
treatment of patients with Angle class III 
malocclusion, the etiologies of the skeletal 
malocclusion should first be clarified, and then an 
appropriate treatment modality should be decided. 
Angle class III malocclusions in 15 patients who had 
orthognathic surgery at NHOS from 2006 to 2009, 
were analyzed with cephalometrics and classified into 
3 categories based on Park’s classification of the 
abnomalities of the maxilla. There are 13.33% of type 
A, which means that the maxilla is normal but the 
mandible is overgrown. And 20% type B is 
characteristic of the overgrown maxilla and mandible 
with anterior crossbite. Type C (66.67%) indicates a 
hypoplastic maxilla with anterior crossbite. Treatment 

modalities should be differentially decided according 
to this classfication of Angle class III malocclusion.  
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NGHIÊN CỨU đặc điểm  ung thư biểu mô tuyến giáp thể biệt hoá di căn phổi   

và kết quả điều trị bằng I-131 
 

Mai Trọng Khoa  
Tóm tắt  
Mục đính nghiên cứu: Xác định tỷ lệ bệnh nhân 

ung thư biểu mô tuyến giáp thể biệt hoá 
(UTBMTGBH) di căn phổi, đặc điểm hình ảnh trên xạ 
hình với I-131 ; Đánh giá kết  quả điều  trị 
UTBMTGBH di căn phổi bằng I-131. Đối tượng 
nghiên cứu: 60 bệnh nhân UTBMTGBH di căn phổi.  
Kết quả:   Tỷ lệ UTBMTGBH điều trị tại Trung tâm 
YHHN&UB có di căn phổi  là 60/655 (9,2%) trong đó 
di căn phổi đơn thuần 56,7%, di căn phổi có kèm di 
căn trung thất 25% và di căn phổi kết hợp với di căn 
xương 18,3%; Trên Scintigram hình ảnh tổn thương 
tăng tập trung I-131 dạng lan toả chiếm 65%, dạng 
khu trú 31,7%, 3,33% bệnh nhân tổn thương di căn 
không bắt I-131.  Điều trị bằng I-131: đáp ứng hoàn 
toàn 18,3%, đáp ứng một phần 58,3%, đáp ứng kém 
20%,  không đáp ứng3,4%. Không thấy có sự thay đổi 
có ý nghĩa thống kê số lượng tế bào máu ngoại vi và 
chức năng gan thận của tất cả bệnh nhân sau điều trị 
bằng I-131. 

Kết luận: 9,2% bệnh nhân UTBMTGBH có di căn 
phổi; Xạ hình toàn thân với I-131 đóng vai trò quyết 
định trong chẩn đoán di căn phổi của UTBMTGBH.  I-
131 là phương thức điều trị hữu hiệu có tỷ lệ đáp ứng 
cao và an toàn.   

Từ khóa: ung thư biểu mô tuyến giáp thể biệt hoá 
Summary 
Study purpose: to define a ratio of lung 

metastases from differentiated thyroid cancer, the 
particular traits  on scintigraphic images  with  I-131  
and to evaluate the efficacy of treatment for lung 
metastases by I-131. Subjects: 60 patients with lung 
metastases from differentiated thyroid cancer. 
Results : the ratio of lung metastases from 
differentiated thyroid cancer was 60/655 (9,2%), On 
scintigram 65% patients with lung metastases from 
differentiated thyroid cancer were diffused and 31,7% 
had locally increased I-131 uptake, 3,33% with non 
uptake of I-131. Efficacy of treatment for lung 


